MÉu CBTT-02

Báo cáo thường niên
Tên tổ chức niêm yết: Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 
Tên viết tắt: VINARE

Năm báo cáo: 2007
I- Lịch sử hoạt động của Công ty:
· Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1994 theo Quyết định số 920TC/QĐ/TCCB ngày 27/9/1994 của Bộ Tài chính, được phép hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 100104 ngày 06/10/1994. Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1995.

· Theo Quyết định số 3089/QĐ-BTC ngày 10/10/2003 của Bộ Tài chính về việc cổ phần hóa Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, trong năm 2004 Công ty đã thực hiện cổ phần hoá thành công. Ngày 15/11/2004 Bộ Tài Chính đã chính thức cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam số 28GP/KDBH. Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2005. Là doanh nghiệp cổ phần, trong đó vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối (56,5%), VINARE hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm và các quy định khác có liên quan. 

· Vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng chẵn), trong đó vốn điều lệ đã góp tại thời điểm thành lập là 343.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng chẵn). Cơ cấu vốn góp của Tổng Công ty như sau: Vốn Nhà nước : 56,5%; Vốn góp của các cổ đông chiến lược : 40,5% ; Vốn góp của các cổ đông thể nhân : 3%.
· Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ngày 27/12/2005 về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu, Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

· Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam đã chính thức niêm yết giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 13/3/2006.
· Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 về việc phát hành cổ phần bổ sung vốn năm 2007, đến 24/9/2007, Tổng công ty đã hoàn thành việc phát hành tăng vốn giai đoạn I. Vốn điều lệ thực góp đến 31/12/2007 là 504.138.300.000đồng. Giai đoạn II của đợt phát hành (bán cổ phần cho đối tác chiến lược đã hoàn tất ngày 30/1/2008). VINARE đã chọn được đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất là Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re –tập đoàn tái bảo hiểm số 1 thế giới.  Tổng số vốn điều lệ thực góp sau khi kết thúc đợt phát hành là 672.184.400.000 đồng với cơ cấu như sau: Vốn Nhà nước : 40,36%; Vốn góp của các cổ đông chiến lược trong nước: 29,09 % ; Vốn góp của cổ đông chiến lược nước ngoài(Swiss Re): 25%.Vốn góp của các cổ đông khác: 5,55%.

· Toàn bộ cổ phiếu tăng vốn của VNR đã được giao dịch chính thức tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 13/3/2008.
Lĩnh vực kinh doanh của VINARE:

· Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ thị trường trong và ngoài nước.

· Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu Chính phủ, trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, kinh doanh bất động sản và các hoạt động đàu tư khác theo luật định.
Qua hơn 3 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, VINARE đã thực hiện đúng các mục tiêu chiến lược phát triển được hoạch định và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, vốn nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối, với sự tham gia góp vốn của các cổ đông chiến lược và chương trình hành động của VINARE đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ về việc thành lập và chuyển hóa mô hình hoạt động từ công ty 100% vốn nhà nước sang mô hình cổ phần. Các chỉ tiêu đã được hoạch định trong chiến lược phát triển của VINARE từng bước được hiện thực hóa.
Định hướng phát triển của Tổng Công ty đến 2010: 
· Tầm nhìn chiến lược:

Xây dựng VINARE là 1 doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm trong nước và khu vực. Trung tâm điều tiết dịch vụ bảo hiểm, trung tâm thông tin của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Nhà đầu tư tài chính đa ngành, đa lĩnh vực.

· Mục tiêu đến 2010:

· Mô hình tổ chức hoạt động: Tổ chức bộ máy theo mô hình công ty cổ phần, các cổ đông sáng lập là các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động trên thị trường. Mô hình tổ chức đảm bảo hiện đại, gọn nhẹ và hiệu quả;

· Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại;

· Tiềm năng tài chính mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò đứng đầu nhận tái bảo hiểm trong nước và khu vực, đảm bảo khả năng thanh toán; đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính;

· Phương châm hành động: “ An toàn - Hiệu quả - ổn định”

· Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo phương châm: “ Trung thực - Giỏi chuyên môn tái bảo hiểm - Am hiểu chuyên môn gốc - Sự thành đạt của doanh nghiệp là sự thành đạt của bản thân;

· Một số chỉ tiêu  
· Tổng doanh thu kinh doanh tái bảo hiểm đạt 1.440 tỷ đồng vào năm 2010, tăng trưởng bình quân 2008 - 2010 đạt 17%/năm.

· Phí giữ lại tăng trưởng bình quân 27-30%/năm.

· Kết dư dự phòng nghiệp vụ năm 2010 đạt trên 480 tỷ đồng.

· Phí giữ lại của thị trường trong nước do VINARE chuyển nhượng dịch vụ giai đoạn 2005-2010 đạt trên 2.000 tỷ đồng.

· Số tiền nhàn rỗi huy động đầu tư trở lại cho nền kinh tế đạt bình quân 1.800-2.200 tỷ đồng/năm.
II-  Báo cáo của Hội đồng quản trị.
1- Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :
1.1 Tình hình chung :
· Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2007ngày càng sôi động sự tăng vốn của hàng loạt các công ty, chọn đối tác chiến lược, đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng(IPO). Hàng loạt các công ty bảo hiểm mới được cấp giấy phép hoạt động như ABIC; MIC , Liberty Mutual làm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ càng tăng thêm tính cạnh tranh.
· Doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường ước đạt 18.000 tỷ đồng tăng 20,5% so với năm 2006. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2006, cao nhất trong vòng 5 năm gần đây của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.
· Tình hình tổn thất của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm tài chính 2007 đối với một số nghiệp vụ như: P&I; hàng hoá; thân tàu; tài sản , vần còn ở mức cao và chưa có xu hướng giảm. Đặc biệt đối với nghiệp vụ kỹ thuật, trong những năm qua do tích tụ rủi ro đã xuất hiện những tổn thất lớn
· Môi trường pháp lý đã hoàn thiện hơn với việc ban hành các thông tư số 155/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 45, thông tư số 156/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 46; ban hành Qui tắc và biểu phí về bảo hiểm bắt buộc đối với cháy nổ.
· Đối với một số dịch vụ, việc đánh giá, kiểm soát rủi ro chưa được giám sát, thực hiện chặt chẽ, mức phí không tương xứng với rủi ro, điều kiện bảo hiểm và giám định tổn thất còn nhiều bất cập.
· Trong lĩnh vực tái bảo hiểm, nhìn chung, các doanh nghiệp bảo hiểm đều thực hiện nghiêm túc thoả thuận về tái bảo hiểm. VINARE đã tận dụng và phát huy được những năng lực thông qua khả năng tài chính, uy tín, vị thế và năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn tái bảo hiểm, tạo điều kiện mở rộng và thắt chặt mối quan hệ trao đổi hợp tác dịch vụ với các bạn hàng.
· Cùng với việc củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức cán bộ, xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban, ban hành các quy chế quản lý, hoạt động của Tổng Công ty theo mô hình mới - VINARE tiếp tục là đầu mối điều tiết dịch vụ cho thị trường trong nước, hạn chế chuyển tái bảo hiểm ra nước ngoài, là trung tâm hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước,  đầu mối cung cấp thông tin bảo hiểm và tái bảo hiểm của thị trường.
· Trong năm 2007, do sự tăng trưởng mạnh về vốn nên hầu hết các công ty bảo hiểm gốc đều tăng mức giữ lại do đó lượng dịch vụ chuyển cho VINARE bị ảnh hưởng. Một số dịch vụ lớn, do sức ép của các tổ chức kinh tế và các nhà nhận Tái bảo hiểm nước ngoài, công ty bảo hiểm gốc đã phải thực hiện Tái bảo hiểm theo chỉ định, do đó có một số dịch vụ chuyển nhượng cho VINARE không đúng theo cam kết. 

· Việc khai thác dịch vụ từ nước ngoài đã được chú trọng, Phí nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài  đạt 29 tỷđ tăng gần 2 lần so với năm 2006, chủ yếu tập trung ở 2 nghiệp vụ cháy và hàng hoá.
· Trong hoạt động đầu tư tài chính, năm 2007 là năm hoạt động đầu tư có nhiều bước chuyển mình. Ngoài việc đầu tư vốn nhàn rỗi vào thị trường tiền tệ, VINARE đã tận dụng tốt các cơ hội để tham gia góp vốn thành lập các công ty bảo hiểm, ngân hàng mới cũng như góp tăng vốn điều lệ các công ty đã tham gia mua cổ phần trước đây. Tổng số tiền góp vốn cổ phần tăng thêm trong năm là 168,5 tỷ đồng, trong đó góp vốn thành lập Ngân hàng Tiên Phong (Với các cổ đông chính : FPT, VMS, VINARE) là 125 tỷ đồng. Kết quả hoạt động đầu tư tài chính đạt 57,9 tỷ đồng, tăng  5,2% so với kế hoạch HĐQT giao.
1.2. Tình hình tài chính năm 2007: 
· Tổng giá trị tài sản: 1.215,275 tỷ VNĐ, trong đó:

· Nợ phải trả: 601,393 tỷ VNĐ (Dự phòng nghiệp vụ: 289,502 tỷ VNĐ)

· Vốn chủ sở hữu: 613,882 tỷ VNĐ

· Lợi nhuận trước thuế : 83,8 tỷ đồng
· Lợi nhuận sau thuế :73 tỷ đồng
2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Kết quả kinh doanh năm 2007 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch HĐQT giao. Một số chỉ tiêu chính như sau:

·  Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 912,4 tỷđ, bằng 115% kế hoạch.

·  Phí giữ lại đạt 208,7 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch.

· Lãi đầu tư 57,9 tỷđ, bằng 105,2% kế hoạch.

· Lợi tức trước thuế đạt 83,8 tỷ, bằng 112% so với kế hoạch. 
· Các chỉ tiêu khác như trích lập bổ sung các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đều vượt so với kế hoạch.
3- Thay đổi chủ yếu trong năm:  
· Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 về việc phát hành cổ phần bổ sung vốn năm 2007, đến 31/12/2007, Tổng công ty đã hoàn thành việc phát hành tăng vốn giai đoạn I. Vốn điều lệ thực góp đến 31/12/2007 là 504.138.300.000đồng. 
· Ngày 30/1/2008 VINARE đã hoàn tất giai đoạn II của đợt phát hành: Chào bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Swiss Re – Nhà Tái bảo hiểm hàng đầu thế giới đã mua số cổ phiếu tương đương với 25% vốn điều lệ thực góp( tương đương 16.804.610 cổ phần)

· Cùng với hợp đồng mua bán cổ phần, Vinare và Swiss Re đã ký kết hợp đồng hợp tác kỹ thuật toàn diện trên mọi lĩnh vực. Swiss Re cam kết hỗ trợ tới 10 triệu USD để thực hiện các mục tiêu của hợp đồng này.

· Đợt phát hành bổ sung vốn đã kết thúc ngày 30/1/2008. Tổng số vốn điều lệ thực góp sau khi kết thúc đợt phát hành là 672.184.400.000 đồng.  
Tổng hợp kết quả phát hành đợt phát hành tăng vốn năm 2007 như sau:

Bảng tổng hợp kết quả phát hành tăng vốn năm 2007

	
	Cổ phần chào bán

(CP)
	Cổ phần được mua

(CP)
	Tiền mua CP tính theo giá mua         (triệu đồng)
	Tổng mệnh giá (10.000đ/cp)
( Triệu đồng)
	Thặng dư vốn cổ phần ( triệu đồng)

	Giai đoạn I
	27.950.000
	16.113.830
	206.653.930.000
	161.138.300.000
	45.515.630.000

	Giai đoạn II
	16.804.610
	16.804.610
	1.260.345.750.000
	168.046.100.000
	1.092.299.650.000

	Tổng cộng
	44.754.610
	32.918.440
	1.466.999.680.000
	329.184.400.000
	1.137.815.280.000


Tổng chi phí phát hành: 2.010.009,73 USD và 1.344.100.000 đồng tương đương 33.745.457.000 đồng.
Thặng dư vốn còn lại sau khi trừ chi phí phát hành: 1.104.069.823.000 đồng
· Tham gia góp vốn thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong với tư cách cổ đông sáng lập, tỷ lệ tham gia 12,5% vốn điều lệ  - tương đương với 125 tỷ đồng.
4- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai : 
· Dự báo các chỉ tiêu chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam năm 2008: 
· GDP sẽ tăng trưởng ở mức cao từ 8,5% - 9,0%. GDP bình quân đầu người ước khoảng 960USD.
· Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,6% -11%, ngành dịch vụ tăng 8,7% - 9,2%.  
· Tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 58-59 tỷ USD tăng 20-22% so với năm 2007.

· Dự kiến nhập siêu tiếp tục ở mức cao là 16,9 tỷ USD.  
· 5,4 tỷ USD vốn ODA ký kết năm 2007 sẽ được triển khai năm 2008.
· Dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng gia tăng, có thể vượt mức 20 tỷ USD; 
· Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam năm 2008 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ước từ 25- 30%. Tốc độ tăng trưởng bình quân các dịch vụ liên quan tái bảo hiểm ước đạt 20%, trong đó doanh thu các dịch vụ có tái tăng trưởng ước khoảng 15%.
· Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước sẽ quyết liệt hơn do hầu hết các doanh nghiệp đếu tăng cường khả năng tài chính và hợp tác với các đối tác chiến lược nước ngoài.
· Tiếp tục thực hiện cam kết/thoả thuận về  tái bảo hiểm giữa các cổ đông với VINARE. 
· Tăng cường khả năng nhận dịch vụ từ nước ngoài trên cơ sở trao đổi dịch vụ đảm bảo nguyên tắc “An toàn- Hiệu quả”. Đặc biệt chú trọng trao đổi dịch vụ giữa các nước trong khu vực.

·  Phát triển khai thác dịch vụ nước ngoài. Đặc biệt chú trọng khai thác qua hệ với đối tác chiến lược nước ngoài (Swiss Re) trong trao đổi dịch vụ. 
· Triển khai thực hiện hợp tác chiến lược với Swiss Re nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, xây dựng vị thế của công ty tái bảo hiểm hàng đầu trong khu vực thông qua việc thực hiện các mục tiêu của hợp đồng hợp tác kỹ thuật: cung cấp sản phẩm; khả năng phân tích đánh giá rủi ro; định phí; tăng cường khả năng quản trị doanh nghiệp; đào tạo chuyên môn; phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; đẩy mạnh chuyên môn hoá hoạt động đầu tư…

· Gắn kết lợi ích doanh nghiệp bảo hiểm gốc với các hoạt động nhận - nhượng tái bảo hiểm của VINARE, là đầu mối điều tiết dịch vụ cho thị trường trong nước, hạn chế chuyển tái bảo hiểm ra nước ngoài. 
· Tiếp tục thực hiện chủ trương tham gia từ đầu, góp vốn vào các doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập. 

· Mở rộng lĩnh vực đầu tư ngoài ngành bảo hiểm trên cơ sở phát huy năng lực lõi. Dự kiến thành lập mới các công ty cổ phần đầu tư tài chính, công ty cổ phần chứng khoán, trong đó VINARE chiếm tỷ lệ chi phối.
· Triển khai hoạt động đầu tư bất động sản: xây dựng trụ sở tại Tp.Hồ Chí Minh kết hợp với các mục đích đầu tư khác.

· Về công tác tổ chức cán bộ & đào tạo nguồn nhân lực:
· Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cho phù hợp với mô hình hoạt động mới.
· Phối kết hợp chặt chẽ với khách hàng đặc biệt là cổ đông, thường xuyên tổng kết,đánh giá thị trường để có giải pháp kịp thời thích ứng với thực tiễn hoạt động kinh doanh, đồng thời kết hợp đào tạo và đào tạo lại cán bộ nhằm đảm bảo đủ số lượng cũng như chất lượng cán bộ phục vụ nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của Tổng công ty.
· Thực hiện chính sách thu hút nhân tài thông qua đòn bẩy kinh tế, chính sách đào tạo và TCCB.
· Phối hợp với các tổ chức bảo hiểm quốc tế mở các lớp đào tạo về bảo hiểm và tái bảo hiểm cho toàn thị trường.
III-  Báo cáo của BAn giám đốc.
1- Báo cáo tình hình tài chính.

1.1.  Khả năng sinh lời:

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2007
	Năm 2006

	1-Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	
	
	

	-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu
	%
	22,29
	23,93

	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
	%
	20,05
	20,23

	2-Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	
	

	-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
	%
	6,89
	8,18

	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
	%
	6,01
	6,91

	3-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	11,95
	14,73


Ghi chú :  Các chỉ tiêu (2) do ảnh hưởng của  phát hành giai đoạn I - Đợt phát hành bổ sung vốn năm 2007.
1.2.  Khả năng thanh toán: 

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2007
	Năm 2006

	Khả năng thanh toán hiện hành
	lần
	2,02
	1,90

	Khả năng thanh toán nhanh
	lần
	1,03 
	1,62 

	Khả năng thanh toán nợ dài hạn
	lần
	-
	-

	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	lần
	1,90
	2,31


1.3.  Những thay đổi về vốn cổ đông: Đến ngày 21/4/2008( Thời điểm chốt danh sách dự đại hội đồng cổ đông thường niên lần III).
	Loại cổ đông
	Tỷ lệ
	1/1/2007(®)
	Tỷ lệ
	21/4/2008(®)

	SCIC
	56,5%
	193.795.000.000
	40,37%
	271.337.000.000

	Các cổ đông chiến lược trong nước
	40,5%
	138.915.000.000
	29,09%
	195.481.000.000

	Cổ đông chiến lược nước ngoài
	
	
	25,00%
	168.046.100.000

	Các cổ đông khác
	3,0%
	10.290.000.000
	5,54%
	37.320.300.000

	Tổng cộng
	
	343.000.000.000
	100%
	672.184.400.000


1.4.  Cơ cấu cổ phiếu: Đến ngày 21/4/2008( Thời điểm chốt danh sách dự đại hội đồng cổ đông thường niên lần III).
· Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 67.218.440 cổ phiếu, trong đó:

+ CP phổ thông chuyển nhượng tự do: 4.002.020 cổ phiếu

+ CP phổ thông chuyển nhượng có điều kiện: 63.216.420 cổ phiếu 
· Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 67.218.440 cổ phiếu, trong đó:

+ CP phổ thông chuyển nhượng tự do: 4.002.020 cổ phiếu

+ CP phổ thông chuyển nhượng có điều kiện: 63.216.420 cổ phiếu 
1.5.  Cổ tức: cổ tức năm 2007 là 13%/năm (tạm chia theo quyết định của HĐQT, chờ ĐHĐCĐ thông qua).
2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của Tổng Công ty.

2.1 . Một số chỉ tiêu chính:











Đơn vị: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Thực hiện 2007
	% so với KH
	% so với 2006

	Phí nhận tái bảo hiểm
	912,405
	115,0
	116,5

	Phí giữ lại
	208,730
	116,0
	131,9

	Bồi thường thuộc TN giữ lại
	 82,329
	
	119,0

	Bổ sung quĩ dự phòng Nvụ
	53,798
	
	166,4

	Lợi nhuận thuần HĐKD BH
	25,931
	
	162,0

	Lợi nhuận hoạt động đầu tư
	57,855
	105,2
	104,0

	Lợi nhuận trước thuế
	83,787
	112,0
	117,0


2.2 . Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu:

2.2.1 . Kinh doanh nhận - nhượng tái bảo hiểm:

a. Thu phí nhận TBH năm 2007: Đạt 912,405 tỷ đồng. Trong đó:

· Phí nhận tái bảo hiểm ngoài cam kết đạt 311,202 tỷ đồng chiếm 34% tổng phí nhận tái bảo hiểm và giảm 3,4% so với năm 2006.Cụ thể:

Phí nhận tái bảo hiểm ngoài cam kết từ nước ngoài chiếm 9,26% tổng phí nhận ngoài cam kết, đạt 29 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2006, chủ yếu tập trung  từ thị trường châu á và ở hai nghiệp vụ cháy, hàng hoá.

Phí nhận tái bảo hiểm ngoài cam kết từ thị trường trong nước chiếm 90,74% tổng phí nhận ngoài cam kết.

Phí nhận tái bảo hiểm ngoài cam kết giảm do đa số các doanh nghiệp bảo hiểm đều tăng vốn và tăng mức giữ lại ở hầu hết các nghiệp vụ.
· Phí nhận tái bảo hiểm cam kết đạt 601,203 tỷ đồng,  chiếm 66 % tổng phí nhận tái bảo hiểm  và tăng 31% so với năm 2006.
b. Phí giữ lại trong nước qua hoạt động của VINARE 2007 đạt: 454,624 tỷ đồng tăng 27,3% so với năm 2006, trong đó:
· Phí giữ lại VINARE đạt 208,730 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2006. Trên cơ sở   khả năng tài chính đã được tăng cường, VINARE tăng mức giữ lại trên cơ sở tối ưu hoá mức giữ lại cho từng rủi ro, ưu tiên chuyển nhượng cho các cổ đông của VINARE và các công ty hoạt động trên thị trường một cách tối đa trong điều kiện có thể, thực hiện nghiêm chỉnh cam kết giữa các cổ đông về chuyển nhượng dịch vụ với các điều kiện mang tính cạnh tranh cao, khả năng kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

· Số phí giữ lại do VINARE chuyển nhượng cho thị trường trong nước đạt 245,894 tỷ đồng, tăng 23,64% so với năm 2006.


c. Bồi thường: 

· Tổng chi bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại của VINARE trong năm tài chính 2007 là 82,329 tỷ VND - tăng 19% so với năm 2006 và chiếm 39,44% phí giữ lại của Vinare. Nguyên nhân: Một số nghiệp vụ có truyền thống tổn thất cao vẫn chưa có xu hướng thuyên giảm: P&I, Hàng hóa, Hull. Kể cả đối với nghiệp vụ kỹ thuật được coi là có tỷ lệ tổn thất tốt trong thời gian dài thì do tích tụ rủi ro cũng đã xuất hiện các tổn thất lớn.
· Tổng Công ty đã tích cực phối kết hợp với các công ty gốc, các nhà nhận tái bảo hiểm quốc tế nhằm giải quyết nhanh nhất các vụ tổn thất. Sự an toàn và hiệu quả trong việc thu xếp tái bảo hiểm đã giúp công ty thu hồi bồi thường được nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời. 
· Bổ sung quĩ dự phòng bồi thường năm 2007 là 23,4 tỷ đồng, chiếm 11,2% phí giữ lại.

2.2.2 . Công tác đầu tư tài chính: 

Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính năm 2007 của VINARE đạt 57,9 tỷ VND - tăng 4% so với năm 2006 và đạt 105,2% so với kế hoạch HĐQT giao. Toàn bộ số tiền vốn đều đảm bảo an toàn, không có thất thoát hoặc công nợ khó đòi.
- Cơ cấu sử dụng vốn đầu tư theo danh mục đến 31/12/2007 (không bao gồm tiền gửi tại tài khoản thanh toán):       Tổng số 791,711 tỷ VND.


+ Đầu tư tiền gửi kỳ hạn:

340,510 tỷ đồng.


+ Mua trái phiếu, công trái:

183,077 tỷ đồng.


+ Khác


:
  18,659 tỷ đồng.


+ Góp vốn liên doanh, cổ phần:
249,465 tỷ đồng.
       Danh mục góp vốn vào các doanh nghiệp khác đến 31/12/2007 như sau:
	STT
	Công ty
	Vốn góp (%)
	Vốn góp (triệu đồng)

	1
	PJICO
	8,84
	12.705

	2
	PTI
	7,47
	7.840

	3
	KS Sài Gòn- Hạ Long
	6,00
	6.000

	4
	Samsung- Vina Insurance
	50,00
	38.420

	5
	GIC Insurance
	5,87
	17.600

	6
	Bảo Tín Insurance
	10,00
	8.000

	7
	ABIC Insurance
	10,00
	32.000

	8
	Đại Nam Security
	5,00
	1.900

	9
	Tiên Phong Bank
	12,50
	125.000

	
	Tổng cộng
	
	249.465


- Khai thác diện tích cho thuê: Tính đến ngày 31/12/2007 tỷ lệ lấp đầy phần cho thuê là 100% với diện tích là 3.547,12 m2. Tổng thu hoạt động cho thuê năm 2007 đạt 9,361 tỷ VND.

Nhìn chung, hoạt động đầu tư của VINARE trong năm 2006 đã đạt được kết quả khả quan và vượt mức kế hoạch được giao. Toàn bộ số vốn đầu tư đều đảm bảo an toàn, không có thất thoát và thực hiện đúng chủ trương đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.
3- Những tiến bộ Tổng Công ty đã đạt được.

· Sự hợp tác giữa VINARE và các Công ty trong nước ngày càng được tăng cường, thông qua việc thực hiện các cam kết/thoả thuận về tái bảo hiểm giữa các cổ đông. Mặt khác hợp đồng tái bảo hiểm của VINARE mang tính cạnh tranh tương đối cao so với  thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp được chia sẻ, trao đổi dịch vụ trong nước qua quan hệ hợp tác đã cam kết/thoả thuận trong lĩnh vực tái bảo hiểm. 

· Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi dịch vụ quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia... Kinh doanh nhận tái bảo hiểm từ thị trường ngoài nước là một trong những nhiệm vụ lâu dài của Tổng Công ty trên cơ sở có đi có lại về dịch vụ, trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ bảo hiểm. Trong thời gian hiện nay -  Tổng Công ty tập trung chủ yếu nhận tái bảo hiểm một số nghiệp vụ như cháy, xây dựng- lắp đặt, hàng hải.
· Trong năm 2007, tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đã tham gia vào Hiệp hội các nhà Tái bảo hiểm châu ¸.
· Cải tiến, cấu trúc lại hợp đồng nhận, nhượng tái nhằm tối ưu hoá mức giữ lại của Tổng Công ty cũng như tăng cường khả năng nhận tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp trong nước với điều kiện, điều khoản, phí, hoa hồng tái bảo hiểm cạnh tranh hơn so với hợp đồng tái bảo hiểm của các tổ chức bảo hiểm nước ngoài. Hợp đồng tái bảo hiểm của VINARE bước đầu được các doanh nghiệp đánh giá cao.
· Nâng phần giữ lại dịch vụ trong nước thông qua việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gốc nhận dịch vụ với những điều kiện, điều khoản, hoa hồng ưu đãi hơn so với hợp đồng thu xếp chuyển ra nước ngoài, mặc dù phí nhận tái bảo hiểm của VINARE chỉ tăng 16,% nhưng phí nhượng cho các doanh nghiệp trong nước tăng 23,63% so với năm trước. 
· Xác định mức độ đầu tư trong từng lĩnh vực: trái phiếu, cổ phần, công trái, tiền gửi… theo các kỳ hạn đầu tư: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn được thực hiện một cách khoa học, đảm bảo an toàn và hiệu quả cũng như đảm bảo được tính thanh khoản trong kinh doanh. Đa dạng hoá các lĩnh vực đầu tư, chú trọng đầu tư vào lĩnh vực tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Toàn bộ số tiền đầu tư không có thất thoát hoặc công nợ khó đòi.
· Năm 2007, VINARE đã hoàn thành việc tăng vốn giai đoạn I, vốn chủ sở hữu tại 31/12/2007 đạt 613,882 tỷ đồng; Kết dư 3 quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 289,502 tỷ đồng. Ngày 30/1/2008, VINARE  đã hoàn thành đơt tăng vốn giai đoạn II, kết thúc đợt tăng vốn năm 2007. Thặng dư vốn cổ phần : 1.104tỷ đồng.
4- Kế hoạch kinh doanh và các giải pháp thực hiện kế hoạch 2008.
4.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2008  (đã được HĐQT phê duyệt):
· Tổng doanh thu phí nhận:

1.050 tỷ đồng ( tăng 15 % so với năm 2007)
· Phí giữ lại:



297,285 tỷ đồng (tăng 42,42% so với năm 2007)
· Lợi tức trước thuế:


200 tỷ đồng (tăng 138,7% so với năm 2007)
4.2.  Các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2008: 

4.2.1. Lĩnh vực kinh doanh nhận, nhượng tái bảo hiểm, thông tin, quan hệ hợp tác:

· Tăng cường hợp tác toàn diện với các cổ đông để tăng cường trao đổi dịch vụ, từng bước xây dựng thị trường tái bảo hiểm lành mạnh, hỗ trợ tối đa lẫn nhau trong kinh doanh tái bảo hiểm. 

·  Tư vấn, hỗ trợ chương trình tái bảo hiểm đối với các công ty mới thành lập.
·  Thực hiện các cam kết, mục tiêu và chương trình hành động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm  đã ký với đối tác chiến lược nước ngoài.
· Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng nhận nhượng tái bảo hiểm năm 2008 có tính đến kết quả của đợt phát hành bổ sung vốn và lựa chọn đối tác chiến lược

· Phối hợp với các nhà nhận tái bảo hiểm hàng đầu thế giới tổ chức các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao nghiệp vụ tái bảo hiểm cho thị trường.

· Tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện thoả thuận/cam kết về tái bảo hiểm giữa các cổ đông của Tổng Công ty.  
· Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt tôn trọng và khai thác triệt để các cam kết đã ký với Swiss Re.

· Tổng hợp thông tin thị trường trong nước và quốc tế phục vụ cho các tổ chức bảo hiểm trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng Tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh.
4.2.2. Quản trị doanh nghiệp:
· Rà soát lại toàn bộ việc quản trị và tổ chức doanh nghiệp.  
· Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực.

· Xây dựng công cụ xác định mức giữ lại và các chương trình quản lý rủi ro.

· Tổ chức hệ thống kiểm toán nội bộ và hệ thống chỉ tiêu tài chính để phân tích, báo cáo, giám sát riêng cho doanh nghiệp

4.2.2. Hoạt động đầu tư vốn:
· Chuyên môn hoá hoạt động đầu tư, đa dạng hoá sản phẩm đầu tư nhằm  tối ưu hoá lợi tức đầu tư.
· Xây dựng qui trình quản lý hoạt động đầu tư.

· Tính toán các nhu cầu đầu tư cho từng giai đoạn, xây dựng phương án sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả nhất.
· Cơ cấu lại danh mục đầu tư, tăng tỷ lệ đầu tư góp vốn cổ phần, trái phiếu doanh nghiệp. 
Mở rộng hoạt động đầu tư ra ngoài ngành.
· Thay đổi tỷ trọng đầu tư trong từng danh mục đầu tư, chú trọng vào các dự án đầu tư trung và dài hạn.

· Chuẩn bị các điệu kiện cần thiết để thành lập công ty đầu tư tài chính và công ty chứng khoán, trong đó VINARE chiếm tỷ lệ chi phối.

· Tiếp tục triển khai tìm địa điểm xây dựng trụ sở chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và đầu tư tại các địa điểm khác, kết hợp đầu tư dài hạn.
· Khai thác triệt để diện tích cho thuê văn phòng tại 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm – Hà Nội.
4.2.3. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu hợp lý:
· Nâng cấp Website VINARE và điều hành hệ thống này hoạt động tốt, cập nhật thông tin liên tục, thời sự nhằm đáp ứng tốt nhất thông tin của Tổng Công ty cũng như thị trường bảo hiểm Việt Nam.

· Chuẩn hóa các mẫu biểu báo cáo, thông tin nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền, công bố thông tin theo yêu cầu pháp luật phù hợp với đặc thù kinh doanh của Tổng Công ty.
4.2.4. Về dự án công nghệ tin học:
· Phối hợp với Swiss Re để xây dựng hệ thống IT hiện đại, phù hợp với hoạt động của doang nghiệp.

· Hoàn chỉnh chương trình quản lý các hợp đồng tái bảo hiểm và theo dõi thanh toán tái bảo hiểm (VRAM).
IV. Báo cáo tài chính. 
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2007

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN)

	A. BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN 

	
	
	
	           Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung
	31/12/2007
	31/12/2006

	I
	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
	588.564.079.157
	519.166.733.865

	1
	Tài sản lưu động
	367.421.479.357
	247.712.233.865

	2
	Các khoản đầu tài chính ngắn hạn
	221.142.599.800
	271.454.500.000

	II
	Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn
	626.710.594.484
	355.559.276.843

	1
	Tài sản cố định
	53.593.422.527
	56.633.767.161

	2
	Các khoản đầu tư​ tài chính dài hạn
	570.567.817.466
	296.605.353.761

	3
	Tài sản dài hạn khác
	2.549.354.491
	2.320.155.921

	III
	Tổng cộng tài sản
	1.215.274.673.641
	874.726.010.708

	IV
	Nợ phải trả
	601.392.562.350
	461.269.436.734

	1
	Nợ ngắn hạn
	310.355.676.655
	225.525.634.379

	2
	Dự phòng nghiệp vụ
	289.501.809.036
	235.703.473.648

	3
	Nợ khác
	1.535.076.659
	40.328.707

	V
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	613.882.111.291
	413.456.573.974

	1
	Vốn đầu tư chủ sở hữu
	504.138.300.000
	343.000.000.000

	2
	Các quỹ và thặng dư vốn cổ phần
	109.743.811.291
	73.775.434.265

	VI
	Tổng cộng nguồn vốn
	1.215.274.673.641
	874.726.010.708

	
	
	
	

	B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
	
	
	 B. kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	
	
	
	           Đơn vị: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2006

	1
	Tổng doanh thu
	1.106.182.896.854
	931.152.518.360

	
	Doanh thu từ hoạt động KDBH
	1.048.207.091.355
	875.555.172.972

	
	Doanh thu h/động đtư và  h/động khác
	57.975.805.499
	55.597.345.388

	2
	Tổng chi phí
	1.022.395.243.706
	859.635.720.601

	
	Chi phí từ hoạt động KDBH
	998.779.615.123
	839.907.708.541

	
	Chi phí h/động đtư, quản lý và chi khác
	23.615.628.583
	19.728.012.060

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	83.787.653.148
	71.516.797.759

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	73.076.470.786
	60.468.148.243

	5
	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
	1.873
	1.714

	6
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
	1.300 
	1.300


V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.
1- Kiểm toán độc lập

· Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)
· ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2007 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam

· Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): không có.
VI. Các công ty có liên quan.
1- Tình hình đầu tư vào công ty có liên quan: 
· Công ty liên quan : Công ty liên doanh Bảo hiểm Samsung Vina với tỷ lệ góp vốn là 50% tương đương 38.420.000.000 đồng
· Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty  liên doanh TNHH Bảo hiểm Samsung - Vina:
Công ty LD TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (SVI) là doanh nghiệp liên doanh được thành lập tại Việt Nam với thời gian hoạt động 30 năm theo Giấy phép đầu tư số 20/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 30/08/2002. Các cổ đông của Công ty là Công ty Bảo hiểm Cháy & Hàng hải Samsung thành lập tại Hàn Quốc và Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. Vốn điều lệ 5 triệu USD. Mỗi bên góp vốn theo tỷ lệ 50/50.
Hoạt động kinh doanh chính: cung cấp các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính theo luật định.
· 
Kinh doanh bảo hiểm.

· 
Kinh doanh tái bảo hiểm.

· 
Tiến hành các hoạt động đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất; giám định tổn thất; đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ 3 bồi hoàn; quản lý quỹ và đầu tư vốn; và thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

· 
Tổng tài sản: 198.679.033.978 đồng

· 
Kết dư quỹ dự phòng nghiệp vụ: 35.117.173.041 đồng

· 
Lợi nhuận trước thuế: 9.869.412.905 đồng

· 
Lợi nhuận sau thuế: 7.452.887.604 đồng
VII. Tổ chức và nhân sự
1- Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty:
VINARE là công ty cổ phần, hoạt động theo Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật kinh doanh bảo hiểm, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
Mô hình tổ chức của Tổng Công ty (xin xem sơ đồ tổ chức).
2- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

2.1. Ông Trịnh Quang Tuyến

· Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. 

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh: 01/05/1949

· Nơi sinh: xã Nhân Mỹ - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam.

· Địa chỉ thường trú: 8 Lô 12B, đường Trung Yên 2 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

· Điện thoại: 04. 942 2365

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Bảo hiểm

· Quá trình công tác:

- 
Từ 12/1970 - 03/1973: Chuẩn úy - giáo viên Trường văn hóa - Bộ Quốc phòng.

- 
Từ 04/1973 - 08/1975: Thiếu úy - sĩ quan liên lạc - phiên dịch Đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa - Ban liên lạc quân sự 4 bên - Sài Gòn.

- 
Từ 09/1975 - 01/1981: Trung úy - Cục liên lạc đối ngoại Bộ Quốc phòng.

- 
Từ 02/1981 - 09/1994: Trưởng phòng - Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

+ 
Từ 01/1991 - 08/1992: Trợ lý Giám đốc Công ty môi giới tái bảo hiểm ACIA - Luân Đôn - Anh.

+ 
Từ 09/1992 - 08/1993: thành lập và điều hành Công ty đại lý bảo hiểm BAVINA của Bảo hiểm Việt Nam tại Luân Đôn (Anh).

- 
Từ 10/1994 - 12/2004: Giám đốc Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 1998-2001.

- 
Từ 01/2005 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 20,36% vốn điều lệ 13.687.612 cổ phần.

· Số cổ phiếu thể nhân do cá nhân ông Trịnh Quang Tuyến nắm giữ: 136.420 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

2.2. Ông Phạm Công Tứ

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất.

· Giới tính: Nam.

· Ngày tháng năm sinh: 7/5/1963

· Nơi sinh: thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: 182B ngõ 95/8 Chùa Bộc - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội.

· Điện thoại: 04. 942 2365

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.

· Quá trình công tác:

- 
Từ 1986 - 1987: Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 1987 - 1994: Chuyên viên phòng Kế toán Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 1994 - 1997: Phụ trách phòng - Trưởng phòng Tài vụ kế toán Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

- 
Từ 1997 - 2000: Kế toán trưởng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

- 
Từ 2000 - 12/2004: Phó Giám đốc Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

- 
Từ 01/2005 đến nay: Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 10% vốn điều lệ – 6.721.844 cổ phần.

· Số cổ phiếu thể nhân do cá nhân ông Phạm Công Tứ nắm giữ: 142.230 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
2.3. Ông Lê Hoài Nam
· Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. 

· Giới tính: Nam

· Ngày tháng năm sinh: 17/02/1971
· Nơi sinh: Hà Nội
· Địa chỉ thường trú: Số 11 ngõ 30 – Lý Nam Đế - Hà Nội.

· Điện thoại: 04. 942 2365

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư tin học

· Học vị : Thạc sĩ kinh tế.
· Quá trình công tác:

- 
Từ 05/1993 - 11/1994: Công tác tại FPT với vị trí kỹ sư phần mềm.
- 
Từ 1994 đén nay: Công tác tại Công ty tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.
- 
Từ 03/1997 - 04/1998: Chuyên viên phụ trách phòng Kỹ thuật- Dầu khí
- 
Từ 05/1998 - 01/2000: Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật- Dầu khí .

-
Từ 02/2000 - 01/2007: Trưởng phòng Kỹ thuật- Dầu khí, nay là phòng kỹ thuật.
-
Từ 02/2000 - nay: Phó tổng Giám đốc tổng công ty CP tái bảo hiểm QGVN.
· Số cổ phiếu thể nhân do cá nhân ông Lê Hoài Nam nắm giữ: 100.180 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
3- Quyền lợi của Ban Giám đốc: tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc: 
· Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc thực hiện theo thang bảng lương quy định của Nhà nước và quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

· Các quyền lợi khác của Ban Giám đốc: không có.
4- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

4.1. Tổng số cán bộ nhân viên tính đến 31/12/2007:  65 người

4.2. Chính sách đối với người lao động:

· Trong năm 2007, Tổng Công ty tiếp tục rà soát, sắp xếp và ổn định lại toàn bộ cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty.
· Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ.
· Tổ chức  đào tạo cơ bản về TBH cho các cán bộ làm công tác tái bảo hiểm của toàn thị trường.
· Tiếp tục thực hiện trả lương theo HQKD cho toàn thể cán bộ, CNV trong Tổng Công ty.   Tiền lương, tiền công của cán bộ, CNV trong Tổng Công ty được đảm bảo, thu nhập ổn định, gắn liền với hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
5- Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng:

· Tại kỳ họp Hội đồng Quản trị lần thứ 7 tổ chức ngày 26/01/2007, HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm Ông Lê Hoài Nam- Trưởng phòng kỹ thuật, giứ chức Phó Tổng Giám đốc tổng công ty.
· Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 28/1/2008, ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu Ông Peter Gujer –theo đề cử của Swiss Re tham gia Hội đồng quản trị thay bà Trần Thái Phương và  Ông Phạm Quang Tùng - Đại diện công ty BIC; Ông Lê Quang Trung- Đại diện công ty UIC; Ông Eduard Held – Theo đề cử của Swiss Re tham gia Ban Kiểm soát thay thế cho ông Đặng Thế Vinh; Ông Doãn Thanh Tuấn và Bà Lê Thuý Bình.
VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty.
1- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1. Thành phần HĐQT:

· Ông Trịnh Quang Tuyến - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

· Ông Trần Trọng Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam – Phó Chủ tịch HĐQT.

· Ông Phạm Công Tứ - Uỷ viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất.
· Ông Lê Song Lai - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước - Bộ Tài chính - Uỷ viên HĐQT.

· Ông Peter Gujer – Thành viên HĐQT công ty quản lý tài sản thuộc tập đoàn Swiss Re  - Uỷ viên HĐQT.

· Ông Trần Vĩnh Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh - Uỷ viên HĐQT.

· Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam - Uỷ viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty:

· Ông Lê Song Lai

· Ông Trần Trọng Phúc 

· Ông Trần Vĩnh Đức

· Ông Lê Văn Hùng
· Ông Peter Gujer 
1.2. Thành phần BKS:

· Bà Trần Thị Minh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Trưởng ban kiểm soát.

· Ông Phạm Quang Tùng – Quyền Tổng Giám đốc Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư - Uỷ viên.

· Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Đầu tư & chứng khoán Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - Uỷ viên.

· Ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty bảo hiểm liên hiệp - Uỷ viên.
· 
Ông Eduard Held – Giám đốc tài chính khu vực châu ¸ - tập đoàn Swiss Re - Uỷ viên.
1.3. Hoạt động của HĐQT:
HĐQT tổ chức họp định kỳ 4 lần/năm. Trường hợp đột xuất có thể triệu tập họp bất thường theo quy định tại điều lệ Tổng Công ty.
1.4. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1.5. BKS tổ chức họp tối thiểu 2 lần/năm. Trường hợp đột xuất có thể triệu tập họp bất thường theo quy định tại điều lệ Tổng Công ty.
1.6. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

· Thù lao HĐQT: 0,55% Lợi tức trước thuế

· Thù lao BKS: 0,3% Lợi tức trước thuế.
1.7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT (bao gồm số cổ phần đại diện sở hữu và số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân):
Tính đến thời điểm 21/04/2008, ngày chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần III. 
	TT
	Thành viên HĐQT
	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu 21/4/2008
	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu  1/1/2007

	1
	Trịnh Quang Tuyến
	20,56%
	26,59%

	2
	Phạm Công Tứ
	10,21%
	10,15%

	3
	Lê Song Lai
	10,03%
	10,00%

	5
	Trần Trọng Phúc
	8,60%
	12,00%

	6
	Lê Văn Hùng
	3,60%
	5,00%

	7
	Trần Vĩnh Đức
	6,50%
	9,00%

	8 
	Peter Gujer
	- 
	-


Các thay đổi về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các thành viên HĐQT là do ảnh hưởng đợt phát hành tăng vốn năm 2007. 
1.8. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:  không có.
2-  Các dữ liệu thống kê về cổ đông :
Tính đến thời điểm 21/04/2008, ngày chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần III ,cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty như sau:

	TT
	Loại cổ đông
	Số CP nắm giữ
	Tỷ lệ /VĐL

	1
	Cổ đông trong nước:
	49.190.950
	73,19%

	a
	Pháp nhân
	46.623.780
	69,37%

	
	- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
	27.133.700
	40,37%

	
	- Các cổ đông pháp nhân khác
	19.490.080
	29,00%

	b
	Thể nhân
	2.567.170
	3,82%

	2
	Cổ đông nước ngoài:
	18.027.490
	26,81%

	a
	-Pháp nhân
	17.926.670
	26,66%

	b
	-Thể nhân
	100.820
	0,15%

	
	Cộng
	 67.218.440
	100%


3- Thông tin chi tiết về cổ đông chiến lược Swiss Re: 
Swiss Re là cổ đông chiến lược nước ngoài nắm giữ 16.804.610 cổ phần( tương đương 25% vốn điều lệ của Tổng công ty.
Swiss Re là tập đoàn tái bảo hiểm hàng đầu và có hoạt động đa dạng nhất trên thế giới . Được thành lập tại Zurich, Thuỵ Sĩ từ năm 1863, Swiss Re cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp. Bên cạnh các dịch vụ tái bảo hiểm truyền thống và các dịch vụ có liên quan trong bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế,Swiss Re còn cung cấp các giải pháp tài chính doanh nghiệp và các dịch vụ quản lý rủi ro toàn diện. Swiss Re dược xếp hạng “ A+” bởi A.M.Best và “AA-“ bởi Standard & Poor’s.
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Trịnh Quang Tuyến
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